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 Nước CHND Trung Hoa thành lập 
ngày 1-10-1949 là một trong những sự kiện 
trọng đại của thế kỷ XX.  Từ một đất nước 
nửa thực dân, nửa phong kiến, Trung 
Quốc đã vững vàng bước trên con đường 
phát triển độc lập, tự chủ, xây dựng một 
quốc gia hùng mạnh, hiện đại. Sự phát 
triển của Trung Quốc từ năm 1949 đến 
năm 2009 được chia làm hai bước rất rõ 
rệt gồm 30 năm trước công cuộc cải cách và 
30 năm cải cách mở cửa. Cùng với sự vươn 
lên nhanh chóng của đất nước, chính sách 
ngoại giao của Trung Quốc cũng không 
ngừng được điều chỉnh cho xứng tầm với vị 
thế quốc gia. 

1. Vài nét về chính sách ngoại giao 
của CHND Trung Hoa (1949 - 1978) 

Trong 30 năm từ sau khi cách mạng 
thành công đến trước công cuộc cải cách 
mở cửa của đất nước, chính sách ngoại 
giao của nước CHND Trung Hoa đã trải 
qua những bước điều chỉnh mang đầy tính 
thử nghiệm, gắn liền với những bước 
thăng trầm của đất nước. 

Chính sách ngoại giao "nhất biên đảo" 
được Trung Quốc thực hiện trong hoàn 
cảnh lịch sử đất nước vừa sang trang, dưới 
sự tác động tuyệt đối của cục diện quan hệ 
quốc tế. Bối cảnh mâu thuẫn ngày càng 

sâu sắc giữa hai cực Xô - Mỹ trong những 
năm 1950 đã khiến cho nước CHND Trung 
Hoa không có con đường lựa chọn nào tối 
ưu hơn việc lựa chọn đứng về phía Liên Xô 
để chống Mỹ. 

Trong khi Mỹ vẫn giữ lập trường không 
công nhận nhà nước Trung Quốc mới mà 
tiếp tục ủng hộ với quy mô ngày càng rộng 
lớn đối với chế độ Quốc dân Đảng thì Liên 
Xô là quốc gia đầu tiên hưởng ứng tuyên 
bố của Chính phủ Trung Quốc mới. Ngày 
1-10-1949 Bộ ngoại giao Liên bang Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã bày tỏ 
đồng thuận thiết lập quan hệ ngoại giao 
chính thức với nước CHND Trung Hoa, đặt 
điểm khởi đầu cho sự công nhận quốc tế 
với một nước Trung Quốc mới(1). Ngày 
2/10/1949 trở thành ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao chính thức giữa hai quốc gia Xô 
- Trung(2), sự kiện này mang ý nghĩa thời 
đại, có tác động tới cục diện thế giới. Tiếp 
theo Liên Xô là các nước XHCN khác và 
nhiều nước ở châu á như Miến Điện, ấn 
Độ, Pakistan, Afghanistan, In®«nªxia...®· 
tuyên bố công nhận nước CHND Trung 
Hoa. Trước tình thế đó, Mỹ đã tạo áp lực 
mạnh mẽ lên các đồng minh của mình để 
định hướng họ không công nhận Trung 
Quốc, đồng thời phản đối kịch liệt yêu cầu 
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của Trung Quốc về việc giữ vị trí của nước 
này tại Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc(3).  

Cuộc chiến tranh ở Triều Tiên vào ngày 
25/6/1950 đã khép lại về lâu dài con đường 
bình thường hóa quan hệ Trung - Mỹ. 
Ngày 27/6/1950, Tổng thống Mỹ Harry 
Truman đã tuyên bố “sự xâm chiếm của 
mô hình cộng sản đã trở thành sự đe dọa 
trực tiếp tới an ninh ở Đông á và với 
những lực lượng của Mỹ đang thực thi 
những chức năng pháp lý và cần thiết tại 
đây”(4). Ngay sau đó, Hạm đội 7 của Mỹ đã 
tiến vào eo biển Đài Loan để “ngăn chặn 
bất kỳ hành động tấn công nào từ phía 
Cộng sản”(5). Trên thực tế, Mỹ đã đặt Đài 
Loan dưới quyền kiểm soát của mình, 
dùng Đài Loan làm con bài để khống chế 
Trung Quốc. 

Sự triển khai đường lối cô lập Bắc Kinh 
của Mỹ và phương Tây đã buộc Trung 
Quốc phát triển quan hệ chặt chẽ với Liên 
Xô và các nước XHCN. Ngày 16/12/1949, 
sau một quá trình chuẩn bị chu đáo, đoàn 
đại biểu Chính phủ CHND Trung Hoa do 
Mao Trạch Đông dẫn đầu đã tới 
Matxcơva. Qua các cuộc đàm phán với 
Liên Xô, ngày 14/2/1950 CHND Trung 
Hoa và Liên Xô đã ký Hiệp ước đồng minh 
hữu nghị và tương trợ Xô - Trung(6). Sự 
kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ 
cực kỳ phức tạp của thời gian này. Trong 
suốt những năm 50 của thế kỷ XX, Trung 
Quốc và Liên Xô đã hợp tác chặt chẽ trong 
cả lĩnh vực xây dựng CNXH cũng như trên 
trường quốc tế nhằm đảm bảo những lợi 
ích chung. Đường lối hữu nghị, đoàn kết 
với Liên Xô đã được ghi trong Hiến pháp 
đầu tiên của CHND Trung Hoa (thông qua 
vào năm 1954) và trong những nghị quyết 

của Đại hội khóa VIII Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (tháng 9/1956). Đại hội VIII 
đã xác định những định hướng cơ bản 
chính sách đối ngoại của CHND Trung 
Hoa: Tiếp tục củng cố, phát triển tình hữu 
nghị đời đời bền vững không gì phá vỡ nổi 
với Liên Xô vĩ đại và với những nước dân 
chủ nhân dân; thiết lập và phát triển 
những mối quan hệ hữu nghị với những 
nước châu á, châu Phi, với những nước 
khác tán thành năm nguyên tắc cùng tồn 
tại hòa bình; thiết lập và phát triển quan 
hệ ngoại giao bình thường, những quan hệ 
kinh tế và văn hóa với tất cả các quốc gia 
có nguyện vọng tương tự với Trung Quốc; 
tuyên bố phản đối sử dụng vũ lực và chính 
sách đe dọa bằng vũ lực trong các công việc 
quốc tế, ủng hộ phong trào vì hòa bình của 
các dân tộc trên thế giới...(7) 

Sự tham gia tích cực của CHND Trung 
Hoa trong tiến trình đàm phán của Hội 
nghị Giơnevơ năm 1954 về lập lại hòa bình 
ở Triều Tiên và Đông Dương, sự quan tâm 
tới các nước đồng minh, tinh thần tích cực 
trong giải quyết những vấn đề tranh chấp 
biên giới với ấn Độ liên quan đến Tây 
Tạng nhân chuyến thăm của Thủ tướng 
Chu Ân Lai tới nước này tháng 6/1954... đã 
khẳng định rất rõ ràng về định hướng 
chính sách ngoại giao của Trung Quốc 
trong giai đoạn này. 

Từ cuối những năm 50 của thế kỷ XX, 
trong quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô 
đã nảy sinh những mâu thuẫn nghiêm 
trọng. Duyên cớ trực tiếp của những mâu 
thuẫn Xô - Trung giai đoạn này rất rõ 
ràng, chỉ là nhân tố chủ quan (sự ác cảm 
cá nhân giữa Mao Trạch Đông và 
N.Khrushchev; Đại hội lần thứ XX của 
Liên Xô đã làm mất uy tín của J.Stalin...). 
Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa được bắt 
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đầu từ sự không thành công trong việc 
thực thi mục tiêu phát triển nhanh nhất 
của Trung Quốc. Những mâu thuẫn giữa 
mong muốn về vị thế và thực trạng về 
tiềm lực cùng với tư duy không muốn bị 
chi phối của Trung Quốc đã trở thành gốc 
rễ của mọi mâu thuẫn Xô - Trung. Những 
cuộc gặp gỡ vào tháng 7, tháng 8-1958 và 
tháng 10-1959 của N.Khrushchev với lãnh 
đạo Trung Quốc đã không những không 
cởi bỏ được những căng thẳng mà còn làm 
cho mức độ căng thẳng trong quan hệ song 
phương trầm trọng hơn. Các mối quan hệ 
chính trị, kinh tế giữa hai nước bắt đầu 
kết thúc. Bắt đầu từ những bất đồng tư 
tưởng, mâu thuẫn giữa hai nước ngày càng 
trầm trọng hơn trong những năm 1960. 
Cuộc xung đột biên giới Xô - Trung từ 
tháng 3/1969 đã đặt dấu chấm hết cho 
chính sách ngoại giao "nhất biên đảo" của 
Trung Quốc. Thực chất, chính sách ngoại 
giao của Trung Quốc đã chính thức được 
điều chỉnh, chuyển từ "nhất biên đảo" 
sang chống cả Mỹ, cả Liên Xô(8). Tại khóa 
họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp 
quốc vào tháng 10-1974, Đặng Tiểu Bình 
đã đưa ra học thuyết “ba thế giới”(9).  Học 
thuyết này đã xác định phương hướng 
đường lối chính trị đối ngoại của CHND 
Trung Hoa trong những năm tiếp theo. Cụ 
thể là những cường quốc lớn (Mỹ và Liên 
Xô) là “thế giới thứ nhất”, “thế giới thứ hai” 
là các nước Tây Âu và Nhật Bản, còn “thế 
giới thứ ba” gồm các nước châu á, châu Phi 
và Mỹ Latinh, trong đó các nước thế giới 
thứ ba cần liên hiệp cùng thế giới thứ hai 
để triển khai cuộc đấu tranh chống “chủ 
nghĩa bá quyền của các cường quốc”(10). 
Quan hệ Xô - Trung cuối những năm 1970, 
đầu những năm 1980 tiếp tục căng thẳng. 
Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi thành lập 
“mặt trận thống nhất rộng rãi để ngăn chặn 

chủ nghĩa bá quyền Xô Viết”(11), đồng thời, 
vào tháng 4/1979, Trung Quốc đã thông báo 
với Liên Xô sẽ không kéo dài hiệu lực của 
Hiệp định đồng minh Xô - Trung đã ký 
ngày 14/2/1950, điều này đồng nghĩa với 
việc từ ngày 11/4/1980 Hiệp định này sẽ hết 
hiệu lực(12). 

Chính sách ngoại giao “giương cung bắn 
cả hai phía”(13) cuả Trung Quốc trong giai 
đoạn này và sự căng thẳng trong quan hệ 
Xô - Trung được Mỹ coi là cơ hội vàng để 
cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Bắt đầu 
bằng việc áp dụng đường lối “bắc cầu nối” 
tới Bắc Kinh, Mỹ và những nước đồng 
minh của họ đã từng bước thiết lập các 
cuộc hội đàm với Trung Quốc và tạo dựng 
nên mối quan hệ trực tiếp. Vào tháng 10-
1971, CHND Trung Hoa được tiếp nhận 
vào Liên hợp quốc, ngay lập tức các nước 
Anh, Italia, Cộng hòa Liên bang Đức lần 
lượt thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung 
Quốc(14). Ngày 21 - 28/2/1972, chuyến thăm 
của Tổng thống R.Nixon đã đạt được tính 
đồng thuận cao, Mỹ và CHND Trung Hoa 
đã ký Thông cáo Thượng Hải, mở đường 
cho quá trình xây dựng mối quan hệ 
Trung - Mỹ trong bối cảnh mới. Quá trình 
bình thường hóa quan hệ Mỹ - Trung đã 
được hoàn tất dưới thời Tổng thống Jimmy 
Carter, ngày 1/1/1979 quan hệ ngoại giao 
Trung - Mỹ chính thức được thiết lập, Mỹ 
tuyên bố công nhận CHND Trung Hoa là 
chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung 
Quốc và hứa hẹn cắt đứt quan hệ ngoại 
giao với Cộng hòa Trung Hoa(15). Trên cơ sở 
đó, quan hệ Trung - Mỹ đã phát triển với 
tốc độ nhanh trên mọi lĩnh vực, Trung 
Quốc đã thực hiện chính sách "liên Mỹ 
chống Xô" để phục vụ cho những lợi ích 
của mình. 
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Có thể thấy, chính sách ngoại giao của 
Trung Quốc trong 30 năm đầu tồn tại của 
nước CHND Trung Hoa thể hiện rõ những 
bước thử nghiệm ban đầu nhằm tìm kiếm 
địa vị lãnh đạo trong một thế giới đang 
phát triển. Chính sách “nhất biên đảo” của 
mười năm đầu (1949 - 1959) với chiến lược 
“hợp tung” mặc dù đã giúp Trung Quốc 
bước đầu nâng cao thế và lực nhưng lại 
phải chấp nhận những nguyên tắc và sự 
chỉ huy. Hai mươi năm tiếp theo (1959 - 
1979), chính sách “giương cung bắn cả hai 
phía” với chiến lược “liên hoành” đã góp 
phần làm dịu đi cấu hình hai cực dữ dội 
của thế giới, bước đầu tạo nên một tam 
giác chiến lược Bắc Kinh - Matxcơva - 
Oasinhtơn, tuy nhiên trong thời điểm này, 
Bắc Kinh không đủ sức mạnh để tạo nên 
địa vị cân bằng trong tam giác chiến lược 
đó. Chính hoàn cảnh này đã đẩy Trung 
Quốc hướng chính sách ngoại giao của 
mình về phía Mỹ nhiều hơn ở những năm 
cuối của thập niên 1970. Sự chia rẽ Xô - 
Trung đã tạo ra tiền tố đưa tới sự thiết lập 
mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Song 
vị thế thấp của Trung Quốc trong giai 
đoạn này cũng không thể tạo nên sự bằng 
lòng cho Bắc Kinh.  

2. Sự điều chỉnh chính sách ngoại 
giao của CHND Trung Hoa (1979 - 
2009) 

2.1. Chính sách ngoại giao "độc lập hòa 
bình" trong những năm 1979 - 1992 

Công cuộc cải cách mở cửa của Trung 
Quốc bắt đầu từ tháng 12/1978 đã tạo ra 
bước ngoặt mới cho lịch sử Trung Quốc 
nói chung và chính sách ngoại giao của 
nước này nói riêng. Để thực hiện và đẩy 
mạnh công cuộc cải cách, nhu cầu về môi 
trường hòa bình của Trung Quốc ngày 

càng trở nên thiết yếu. Hơn thế nữa, nước 
cờ "liên Mỹ chống Xô" đã không những 
không giúp Trung Quốc đạt được mục 
đích của mình mà còn bị Mỹ lợi dụng, 
khiến Trung Quốc có nguy cơ bị cuốn sâu 
hơn vào Chiến tranh lạnh. Trước thực tế 
đó, bước vào những năm đầu của thập kỷ 
80 của thế kỷ XX, Trung Quốc một lần 
nữa phải thực hiện điều chỉnh chính sách 
ngoại giao của mình theo hướng nghiêng 
về chủ nghĩa thực dụng.  

Do nhu cầu hòa bình được các nhà 
lãnh đạo Trung Quốc đặt lên trên hết, 
nên trong Đại hội XII của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (9/1982), Chính phủ nước này 
đã xác định ba nguyên tắc cơ bản trong 
chính sách đối ngoại gồm độc lập, tự chủ 
và dựa trên sức lực của mình, nhấn mạnh 
nguyên tắc không thiết lập những quan 
hệ liên minh hoặc hợp tác chiến lược với 
bất kỳ nước nào trong “các cường quốc 
lớn”, nhấn mạnh đường lối nhằm củng cố 
và phát triển những mối quan hệ cùng có 
lợi với tất cả các nước trên thế giới - kể cả 
Liên Xô và Mỹ - trên cơ sở năm nguyên 
tắc cùng tồn tại hòa bình(16). Nhiệm vụ 
then chốt nhất trong chính sách đối ngoại 
của Trung Quốc từ 1978 đến nay là đảm 
bảo những điều kiện bên ngoài thuận lợi 
để xây dựng một Trung Quốc hùng mạnh, 
hiện đại, trở thành một trong những 
trung tâm hàng đầu của nền chính trị thế 
giới(17).  

Thực hiện chính sách ngoại giao "độc 
lập, hòa bình", Trung Quốc bắt đầu quan 
tâm tới việc bình thường hóa quan hệ với 
Liên Xô để hướng tới mối quan hệ cùng có 
lợi(18). Những thay đổi tích cực tiếp theo 
trong quan hệ giữa Trung Quốc và Liên  
Xô là những chuyến viếng thăm của của 
các Bộ trưởng Ngoại giao hai nước, đỉnh 
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cao là chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 
5/1989 của M. Gorbachov đã có ý nghĩa 
quan trọng, tạo bước ngoặt quyết định cho 
tiến trình bình thường hóa quan hệ Xô - 
Trung. Trong cuộc gặp gỡ cấp cao lịch sử 
này, Đặng Tiểu Bình và M. Gorbachov đã 
khẳng định hai nước “khép lại quá khứ, mở 
ra tương lai”. Tuy nhiên, cũng đúng vào 
thời điểm này, sự kiện bi thảm trên quảng 
trường Thiên An Môn năm 1989 và hệ lụy 
của nó đã buộc các nhà lãnh đạo Trung 
Quốc phải thận trọng. Chiến lược ngoại 
giao "độc lập hòa bình" tiếp tục được thực 
hiện trên tinh thần “bình tĩnh quan sát, 
củng cố địa vị của mình, bí mật khả năng 
để chờ đợi thời cơ thuận lợi, không lộ diện 
nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng hành 
động”(19). 

Trong suốt thập kỷ 80 của thế kỷ XX, 
chiến lược “giấu mình chờ thời” được 
CHND Trung Hoa thực hiện rất triệt để. 
Trước hết, sự cân bằng trong quan hệ với 
Mỹ và Liên Xô được nước này coi là 
nguyên tắc, bởi tận dụng mối mâu thuẫn 
Xô - Mỹ trong thời điểm này để thực hiện 
cân bằng chiến lược, chấn hưng đất nước 
và nâng cao vị thế đất nước là thượng 
sách. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã tham 
gia tích cực vào nhiều cơ cấu quốc tế, với 
những mối quan hệ song phương và đa 
phương như với Mỹ, Nga, Cộng đồng 
châu Âu, Nhật Bản,  ASEAN... Qua đó, 
Trung Quốc đã đẩy mạnh việc mở cửa, 
hòa nhập với thế giới, tạo dựng môi 
trường hòa bình, tập trung cho phát 
triển kinh tế. Kết quả là chính sách 
ngoại giao "độc lập hòa bình" đã đưa 
công cuộc cải cách mở cửa của Trung 
Quốc đến những thành công mới, đặt nền 
tảng cho việc thực hiện điều chỉnh chính 

sách đối ngoại của CHND Trung Hoa trong 
những năm 1990.  

 2.2. Chính sách "ngoại giao nước lớn" 
từ 1992 đến nay 

Bước vào thập kỷ 90 của thế kỷ XX, sự 
phát triển ngoạn mục của nền kinh tế đã 
không ngừng nâng cao địa vị của Trung 
Quốc trên trường quốc tế. Đúng thời điểm 
đó, sự sụp đổ của trật tự hai cực đã thay 
đổi hoàn toàn môi trường quốc tế, tạo 
"thiên thời, địa lợi" cho CHND Trung Hoa 
khẳng định những ưu thế cạnh tranh của 
mình như nguồn dự trữ lao động to lớn, sự 
năng động về kinh tế, lượng dự trữ quốc 
gia lớn mạnh... Thực tế này đã khiến Mỹ 
nghi ngại và thực hiện các biện pháp 
nhằm kiềm chế Trung Quốc như: dùng 
Quy chế tối huệ quốc để gây sức ép với 
Trung Quốc trong vấn đề kinh tế; dùng 
vấn đề nhân quyền, Tây Tạng, Tân Cương 
để gây sức ép về chính trị; tăng cường hợp 
tác an ninh - quân sự với các nước xung 
quanh Trung Quốc(20)... Trong hoàn cảnh 
đó, với mục tiêu chiến lược cao nhất là giữ 
môi trường hòa bình cho phát triển kinh tế 
và tiềm lực quốc gia, Trung Quốc đã thực 
hiện điều chỉnh chính sách đối ngoại, 
chuyển từ chính sách ngoại giao "độc lập 
hoà bình" sang chính sách "ngoại giao nước 
lớn"(21). 

Chính sách "ngoại giao nước lớn" được 
Trung Quốc đề ra từ Đại hội XIV (1992), 
nhưng ở thời điểm này đường lối đối ngoại 
này chưa được cố định thành nghị quyết 
và cơ chế luật pháp(22). Đến Đại hội XV 
(1997), khi Trung Quốc đã công khai tuyên 
bố mình là một "nước lớn có trách nhiệm 
trong xã hội quốc tế"(23), thì chính sách 
ngoại giao nước lớn đã được biến thành 
phương châm chính sách chỉ đạo trong 
nghị quyết Đại hội về phần đối ngoại, để 
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giúp Trung Quốc xác lập chiến lược nước 
lớn có vai trò quốc tế. Từ 1997 đến nay, 
chiến lược ngoại giao nước lớn ngày càng 
được Trung Quốc tiến hành toàn diện và 
triệt để nhằm tạo môi trường hoà bình cho 
phát triển kinh tế, xây dựng một Trung 
Quốc hùng mạnh, có thể chi phối thế giới, 
thúc đẩy (thậm chí quyết định) xu thế đa 
cực hoá thế giới. 

Chính sách ngoại giao nước lớn của 
Trung Quốc gồm hai nội dung cơ bản: Thứ 
nhất là "Mở cửa toàn phương vị": quan hệ 
với các nước nhưng trọng điểm là quan hệ 
với các nước lớn và các nước láng giềng, 
trong đó, các nước lớn chi phối thế giới và 
gìn giữ hoà bình nên quan hệ với các nước 
lớn là biện pháp duy trì hoà bình tốt nhất. 
Còn quan hệ với các nước láng giềng sẽ 
giảm bớt căng thẳng trong khu vực, đảm 
bảo môi trường hoà bình trực tiếp. Như 
vậy sẽ tạo được cả "đại hoà dịu" và "tiểu 
hoà dịu"(24). Thứ hai là tích cực tham  gia 
vào hoạt động của các tổ chức khu vực và 
quốc tế. "Tham gia các hoạt động đa 
phương, phát huy đầy đủ tác dụng của 
mình ở Liên hợp quốc và các tổ chức quốc 
tế khác", nhằm cùng các nước phát triển 
lợi ích chiến lược, cùng tạo ra luật chơi 
quốc tế, tạo vị thế cho Trung Quốc(25). 

Cốt lõi của chính sách ngoại giao nước 
lớn của Trung Quốc là lấy quan hệ với 
nước lớn chủ yếu làm chủ thể(26), đồng thời 
kết hợp nhịp nhàng với việc phát triển 
quan hệ với các nước láng giềng và các 
nước phát triển nhằm: phục vụ cho sự 
phát triển của Trung Quốc (tranh thủ 
nước lớn để phát triển, nâng cao tiềm lực); 
phá bỏ chiến lược "ngăn chặn mang tính 
phòng ngừa" của các nước phương Tây với 
Trung Quốc; ngăn chặn các nước lớn ủng 
hộ chủ nghĩa li khai ở Trung Quốc, tạo 

điều kiện có lợi cho việc hoà bình, thống 
nhất của Trung Quốc; Nâng cao địa vị và 
phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc trên 
trường quốc tế, thúc đẩy xu hướng đa cực 
hoá (mà Trung Quốc có thể là một cực). Ba 
mục tiêu lớn mà Trung Quốc phải đạt được 
trong chính sách ngoại giao nước lớn là 
sức mạnh, giàu có và địa vị quốc tế.  

Để thực hiện chính sách ngoại giao 
nước lớn, trước hết Trung Quốc chú trọng 
(số 1) quan hệ với Mỹ, đồng thời tăng 
cường quan hệ với Liên minh châu Âu 
(EU) để thúc đẩy đa cực hoá(27). Từ năm 
1996 trở đi, Trung Quốc đã định hình được 
những cơ cấu song phương dưới hình thức 
"Đối tác chiến lược" với các nước lớn và các 
trung tâm quyền lực trên thế giới. Điển 
hình là năm 1997, Trung Quốc xây dựng 
mối quan hệ "Đối tác chiến lược có tính 
xây dựng hướng vào thế kỷ XXI " với Mỹ, 
năm 1998 Trung Quốc cùng EU xác lập 
quan hệ "Đối tác có tính chất lâu dài, ổn 
định, hướng tới thế kỷ XXI"(28). Năm 1994, 
Trung Quốc cùng Nga thiết lập "quan hệ 
đối tác xây dựng" và năm 1996 mối quan 
hệ này được nâng lên thành "quan hệ đối 
tác chiến lược"(29).  

Bước sang thiên niên kỷ mới, sau hơn 
hai mươi năm cải cách mở cửa, tập trung 
cho nhiệm vụ nâng cao tiềm lực và vị thế 
đất nước, Trung Quốc đã vững vàng đi lên 
từ vị trí cường quốc khu vực lên cường 
quốc thế giới. Với vai trò là nước tiếp nhận 
vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới, 
nước có nguồn dự trữ vàng và ngoại tệ lớn 
nhất thế giới, Trung Quốc đã lọt vào nhóm 
ba nước đứng đầu thế giới về khối lượng 
GDP(30). Từ tiềm lực đó, Trung Quốc đã 
vượt qua Nga về chi phí cho quốc phòng và 
trở thành nước đứng thứ hai thế giới về 
mặt này (sau Mỹ). Từ năm 2007, đóng góp 
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của CHND Trung Hoa vào sự tăng trưởng 
của nền kinh tế thế giới đã nhiều hơn so 
với đóng góp của Mỹ(31). 

Cùng với sự nâng cao vị thế quốc gia, 
Trung Quốc ngày càng hiện diện nổi bật 
hơn trong các lĩnh vực khác nhau của 
những quy chế quốc tế, khẳng định vị thế 
của một “cường quốc có trách nhiệm”(32). 
Chính sách ngoại giao của Trung Quốc 
cũng được các chuyên gia nước này xác 
định cụ thể vẫn là “ngoại giao nước lớn”, 
nhưng cần khẳng định rõ hơn nữa vị thế 
của một “cường quốc có trách nhiệm”(33), 
tích cực tham gia hơn nữa vào sự hình 
thành trật tự thế giới mới hợp lý, công 
bằng hơn; thực hiện trách nhiệm trong sự 
nghiệp giữ vững ổn định và an ninh quốc 
tế(34).  

Nếu tiến hành một phép tính thống kê 
về các hoạt động ngoại giao của Trung 
Quốc trong 10 năm qua, ta sẽ thấy rõ vai 
trò của nước này trong các công việc quốc 
tế đã có những bước tiến tích cực. CHND 
Trung Hoa đã tích cực tham gia vào các 
công việc của Liên hợp quốc; vào những 
chiến dịch gìn giữ hòa bình của thế giới; 
tham gia các hội nghị quan trọng của 
những cường quốc; tiến hành thành công 
Thế vận hội Olympic Bắc Kinh; giữ vai trò 
tích cực trong khắc phục hậu quả của cuộc 
khủng hoảng kinh tế thế giới; nỗ lực trong 
đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố...Tất 
cả những hoạt động ngoại giao tích cực nói 
trên của Trung Quốc tạo cơ sở để nước này 
khẳng định vai trò của một “cường quốc có 
trách nhiệm” trên trường quốc tế.  

Bên cạnh việc khẳng định vị thế nước 
lớn trên trường quốc tế, trong những năm 
qua, Trung Quốc luôn chú trọng đến việc 
xác lập uy tín của mình trong mối quan hệ 
với các nước khác. Trước hết, Trung Quốc 

tiếp tục giữ mối quan hệ của mình với Mỹ 
và phương Tây, mặc dù trong các mối quan 
hệ này có những khúc mắc, song nó vẫn 
mặc nhiên là một trọng tâm trong chính 
sách ngoại giao của CHND Trung Hoa. 
Thứ hai, Trung Quốc dành sự chú trọng 
đặc biệt cho việc củng cố quan hệ với 
những nước láng giềng gần gũi - trong đó 
vị trí số một là Liên bang Nga. Theo các 
chuyên gia Trung Quốc, việc tích cực hợp 
tác giữa Trung Quốc và Nga ở Đông Bắc ¸ 
là thật sự cần thiết. Đồng thời, củng cố 
quan hệ với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, 
ấn Độ để cùng giải quyết các vấn đề khu 
vực có một ý nghĩa quan trọng. Thứ ba, 
Trung Quốc coi mối quan hệ giữa họ với 
Liên minh châu Âu là quan hệ mang tính 
chiến lược, nhằm thông qua đó phát triển 
quan hệ kinh tế, tiếp thu những thành tựu 
khoa học kỹ thuật tiên tiến của các nước 
trong liên minh. Thứ tư, trong xu thế toàn 
cầu hóa hiện nay, một định hướng quan 
trọng trong chính sách ngoại giao của 
Trung Quốc là phát triển quan hệ với các 
nước châu Phi và Mỹ Latinh. Về kinh tế, 
các nước này vừa là thị trường mới, đầy 
tiềm năng cho Trung Quốc, lại vừa là 
nguồn cung cấp năng lượng cho nước này. 
Hơn thế nữa, Trung Quốc muốn đưa các 
nước trong khu vực này đi theo tay lái của 
Bắc Kinh trong các vấn đề quốc tế(35). 

Trên thực tế, trong suốt những năm 
qua, các nhà lãnh đạo Trung Quốc ưa 
thích việc công khai nói về những kế hoạch 
đưa CHND Trung Hoa tới vị thế số một 
trên trường quốc tế, với vai trò của một 
cường quốc có trách nhiệm. Chính phủ 
Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng “CHND 
Trung Hoa sẽ chuyển dịch đi tới nền ngoại 
giao tích cực hơn, nắm giữ về mình vai trò 
tiên phong trong việc hoạch định mô hình 
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thế giới mới”(36). Tính quyết đoán của nền 
ngoại giao Trung Quốc hiện nay được thể 
hiện trong những việc nước này không chỉ 
giáng trả kịch liệt đối với những công kích 
nhằm vào họ trong vấn đề nhân quyền, mà 
còn chiếm giữ vị thế tấn công, minh chứng 
là những báo cáo thường niên được công bố 
tại Trung Quốc về “tình hình nhân quyền 
ở Mỹ”, trong đó có rất nhiều căn cứ để phủ 
nhận những cáo buộc của Mỹ về vi phạm 
nhân quyền đối với Trung Quốc. Trung 
Quốc luôn giữ vị trí tích cực trong những 
vấn đề đảm bảo an ninh quốc tế. Trung 
Quốc tỏ rõ thái độ kiên quyết đối với 
những thách thức và đe dọa mới, lên án 
chủ nghĩa khủng bố, quyết tâm chống 
khủng bố. Lập trường cứng rắn của Trung 
Quốc trong những vấn đề này được hiện 
hữu ngay trong việc giải quyết các vấn đề 
phức tạp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ 
của họ như Đài Loan, Tây Tạng cũng như 
những tuyên bố và hành động phô trương 
sức mạnh của nước này ở biển Đông.  

Vai trò của Trung Quốc trong Liên hợp 
quốc cũng không ngừng được nâng cao. 
Trong việc giải quyết những điểm nóng 
của thế giới cũng như khu vực như vấn đề 
Afghanistan, Bắc Triều Tiên, Iran, 
Kosovo... Trung Quốc đã có sự đóng góp 
tích cực với vai trò chủ đạo. Bắc kinh 
không né tránh thảo luận ngay cả những 
vấn đề giải trừ và kiểm soát vũ khí, ủng hộ 
những nỗ lực nhằm ngăn chặn phổ biến vũ 
khí hạt nhân. Trung Quốc tuyên bố phản 
đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ 
tên lửa ở châu Âu cũng như ở châu ¸ - 
Thái Bình Dương... 

Con đường hiện đại hóa của Trung 
Quốc trong 60 năm qua đã có không ít 
những khúc quanh co, thăng trầm. Trên cơ 
sở đó, chính sách ngoại giao của CHND 

Trung Hoa trong suốt chặng đường ấy 
cũng đã từng trải qua nhiều bước biến 
hoán, song cho dù là “nhất biên đảo” của 
những năm 1950, “giương cung bắn cả hai 
phía” và "liên Mỹ chống Xô" của những 
năm 1960, 1970 hay “độc lập hòa bình” 
trong những năm 1980 thì cũng đều chỉ là 
các bước thử nghiệm được coi là chưa 
thành công của Trung Quốc. Từ những 
năm 1990 đến nay, khi sự phát triển mạnh 
mẽ đã mang lại cho CHND Trung Hoa vị 
thế của một trong những nước chủ đạo 
hàng đầu thế giới thì cũng là lúc thế giới 
đang trải qua những thay đổi sâu sắc: một 
trật tự thế giới mới dân chủ, bình đẳng 
đang thai nghén, trong đó không một quốc 
gia nào, ngay cả nước mạnh nhất như Mỹ, 
có thể một mình giải quyết những vấn đề 
nảy sinh trên thế giới, càng không thể ép 
buộc ý chí đơn độc của mình. Trong hoàn 
cảnh ấy, chính sách ngoại giao của Trung 
Quốc tiếp tục được trải qua bước điều 
chỉnh mới từ "chính sách ngoại giao nước 
lớn" đến "chính sách ngoại giao nước lớn 
của một cường quốc có trách nhiệm". Vấn 
đề đáng được quan tâm là cùng với những 
bước điều chỉnh chính sách ngoại giao nói 
trên là sự thay đổi về vai trò của nó. Nếu 
như trong những năm 1990, chính sách 
"ngoại giao nước lớn" chỉ thực hiện chức 
năng đại diện và điều hòa lợi ích quốc gia, 
thì bước sang thiên niên kỷ mới, thông qua 
"chính sách ngoại giao nước lớn của một 
cường quốc có trách nhiệm", CHND Trung 
Hoa đã tham dự ngày càng mạnh mẽ vào 
những hoạt động khác nhau của quy chế 
quốc tế, từ đó hiện thực hóa những chức 
năng mới như phản chiếu sức mạnh bên 
trong của mình, đồng thời tham gia vào 
việc thiết lập các "luật chơi" quốc tế trên 
sân khấu chính trị thế giới. Rõ ràng, chiến 
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lược "ngoại giao nước lớn" và "chính sách 
ngoại giao nước lớn của một cường quốc có 
trách nhiệm" đã không chỉ tạo động lực 
thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của 
Trung Quốc, giúp nước này ngày càng 
khẳng định được vị thế của một cường 
quốc thế giới trong vòng quay mới của lịch 
sử, mà còn đã, đang và sẽ có những tác 
không nhỏ đến cục diện quan hệ quốc tế 
nói chung, tới Đông Nam á và Việt Nam 
nói riêng. 
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